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Bản cáo bạch
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH do Bộ Tài chính

cấp ngày 15 tháng 11 năm 2004)
Đăng ký cổ phiếu

Trên trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: 

1. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ
: Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại
: 084 4 9422 365-69

Fax

: 084 4 9422 351/730

2. Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ
: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại
: 084 8 8211 615

Fax

: 084 8 8211 616

3. Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Phạm Công Tứ

Số điện thoại: 084 4 9422 365
Tcty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam
(Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH do Bộ Tài chính

cấp ngày 15 tháng 11 năm 2004)
Đăng ký cổ phiếu

Trên trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội
Tên cổ phiếu
: Cổ phiếu Tổng công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Mệnh giá




: 10.000 đồng

Tổng số lượng đăng ký giao dịch
: 34.300.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký giao dịch
: 343.000.000.000 đồng

Giá đăng ký ban đầu dự kiến
: 

Tổ chức kiểm toán
: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

Địa chỉ trụ sở chính
: 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại


: (84-4) 852 4123

Fax



: (84-4) 852 4143
..............
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nội dung bản cáo bạch

I-/ Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
a- 
Ông

: Trịnh Quang Tuyến
Chức vụ
: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

b- 
Bà

: Lưu Thị Việt Hoa
Chức vụ
: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, được điều tra, thu thập một cách hợp lý.
II-/ Các khái niệm

- VINARE(VNR): Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia VN.

- TTCK
: Thị trường chứng khoán

- UBCKNN
: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

- TTGDCK
: Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

III-/ tình hình và Đặc điểm của tổ chức ĐĂng ký.
1- Tóm tắt quá trình  hình thành và phát triển

Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo Quyết định số 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ Tài chính, được phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100104 ngày 06/10/1994. Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1995.

Các chức năng nhiệm vụ chính được giao:

· Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm thị trường trong và ngoài nước.

· Điều tiết thị trường bảo hiểm trong nước, hạn chế chuyển dịch vụ và ngoại tệ ra thị trường nước ngoài

· Đầu mối cung cấp thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước.

· Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng tham gia bảo hiểm.

· Đầu tư vốn nhàn rỗi.

Kết quả kinh doanh của VINARE giai đoạn 1995 - 2003.

 Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng phí nhận
	Phí giữ lại của VNR
	Thu đầu tư
	Lãi trước thuế
	Nộp ngân sách
	Kết dư vốn chủ sở hữu
	Kết dư dự phòng

	1995
	83.100
	20.700
	4.429
	4.972
	2.591
	48.948
	11.848

	1996
	173.777
	71.146
	7.611
	8.007
	4.955
	48.947
	49.629

	1997
	204.447
	45.200
	6.476
	9.199
	8.120
	57.899
	62.904

	1998
	239.985
	54.000
	6.796
	11.065
	9.418
	71.647
	75.668

	1999
	240.133
	56.800
	6.650
	11.704
	5.864
	78.231
	86.705

	2000
	263.140
	70.500
	6.625
	12.411
	5.950
	87.366
	116.861

	2001
	417.993
	75.094
	7.303
	14.464
	6.524
	98.685
	135.598

	2002
	530.885
	86.373
	11.785
	15.521
	5.143
	112.057
	167.842

	2003
	617.258
	99.296
	19.941
	21.559
	6.240
	175.279
	150.245

	Tổng số
	2.770.718
	579.109
	77.616
	108.902
	54.805
	175.279
	150.245


Qua 10 năm hoạt động, VINARE đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, liên tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, hình ảnh và uy tín của công ty ngày càng được nâng cao trên thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước.
Theo Quyết định số 3089/QĐ-BTC ngày 10/10/2003 của Bộ Tài chính về việc cổ phần hóa Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, trong năm 2004 Công ty đã thực hiện cổ phần hoá thành công. Ngày 15/11/2004 Bộ Tài Chính đã chính thức cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam số 28GP/KDBH. Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2005.

Vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm thành lập là 343.000.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn).

Tỷ lệ góp vốn  của các cổ đông hiện nay như sau: (tính đến thời điểm 31/12/2005) 

	Cổ đông
	Số cổ phần sở hữu
	Giá trị vốn cổ phần (VND)
	số lượng cổ đông
	tỷ lệ sở hữu

	Bộ Tài chính
	19.379.500
	193.795.000.000
	4
	56,5%

	13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ
	13.891.500
	138.915.000.000
	14
	40,5%

	Thể nhân
	1.029.000
	10.290.000.000
	66
	3,0%

	Tổng cộng
	34.300.000
	343.000.000.000
	84
	100%


Giới thiệu về tổ chức phát hành:

Tên Công ty
: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Tên tiếng Anh: vietnam  national reinsurance corporation
Tên viết tắt
: VINARE
Trụ sở chính 
: 141 Lê Duẩn - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại
: (84.04) 942 2365

Fax
: (84.04) 942 2351

Email
: vinare@hn.vnn.vn

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

· Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ thị trường trong và ngoài nước.

· Đầu tư tài chính: Trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, Kinh doanh bất động sản, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Mô hình tổ chức:

Là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, VINARE hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh Bảo hiểm và các quy định khác có liên quan. 

VINARE hoạt động theo mô hình 2 cấp: cấp Tổng công ty và cấp chi nhánh. Mô hình hạch toán kế toán của công ty theo đó cũng được phân thành 2 cấp: cấp Tổng công ty hạch toán tập trung và đầy đủ, cấp chi nhánh hạch toán báo sổ.











2-
Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

2.1- Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:

Đến thời điểm 31/12/2005, số lượng cổ đông sáng lập của VINARE gồm có 14 pháp nhân như sau:

	TT
	Cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	số lượng CP sở hữu

(10.000đ/cp)
	Tỷ lệ

	1
	Bộ Tài Chính
	Số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội
	19.379.500
	56.5%

	2
	Bảo Việt
	Số 35 Hai Bà Trưng, Hà Nội
	4.116.000
	12%

	3
	Bảo Minh
	Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, Tp HCM
	3.087.000
	9%

	4
	PVI
	Số 54 Nguyễn Thái Học, quận Đóng Đa, Hà Nội
	1.715.000
	5%

	5
	PJICO
	Số 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
	1.200.500
	3.5%

	6
	PTI
	Số 134 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội
	857.500
	2.5%

	7
	UIC
	Tầng 11, Tung Shing Square, số 2 Ngô Quyền, Hà Nội
	514.500
	1.5%

	8
	Bảo Long
	Số 185 Điện Biên Phủ, quận 1, Tp HCM
	343.000
	1%

	9
	VIA
	Tầng 8, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp HCM
	343.000
	1%

	10
	BIDV-QBE
	Tầng 7, toà nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	343.000
	1%

	11
	SAMSUNG- VINA
	Tầng 9, Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, quận 1, Tp HCM
	343.000
	1%

	12
	IAI
	Tầng 3, khu A, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	343.000
	1%

	13
	Viễn Đông
	Số 46 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Tp HCM
	343.000
	1%

	14
	Groupama
	E.Town, số 364 đường Cộng Hoà, Quận Tân Bình, Tp HCM
	343.000
	1%

	
	tổng cộng
	
	33.271.000
	97%


2.2- Các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần còn hiệu lực:

Tại Điều 11 - Điều lệ tổ chức và hoạt động VINARE đã quy định về “Chuyển nhượng cổ phần” như sau:

“11.1 Việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập phải được chấp thuận của Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của các cổ đông xin chuyển nhượng cổ phần, Hội đồng quản trị xem xét, xử lý việc chuyển nhượng. Trường hợp không chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo rõ lý do bằng văn bản cho các cổ đông xin chuyển nhượng. Hội đồng quản trị chỉ có quyền từ chối việc cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong trường hợp việc chuyển nhượng đó trái với Điều lệ và pháp luật.

11.2  Các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian đương nhiệm và trong vòng 01 năm kể từ khi thôi là thành viên Hội đồng quản trị không được quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình; trường hợp đặc biệt có thể cho phép các thành viên Hội đồng quản trị được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình khi 100% thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 28 của bản Điều lệ này;

11.4 Cổ phần mua với giá ưu đãi của Nhà nước khi cổ phần hoá của cán bộ công nhân viên không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày mua; trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định về chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty”
Các quy định hạn chế chuyển nhượng nói trên đưa ra nhằm đảm bảo duy trì lượng dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm được cung cấp bởi các cổ đông chiến lược. Quy định nói trên kết hợp nguyên tắc trao đổi dịch vụ qua lại giữa công ty Tái bảo hiểm và các cổ đông chiến lược thoả thuận trong từng giai đoạn phát triển là yếu tố quan trọng để Tổng công ty Tái bảo hiểm có thể thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh theo chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần sẽ được bãi bỏ sau 3 năm kể từ ngày Tổng công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động (khoản 6, điều 11, Điều lệ Tổng công ty).

3- Hoạt động kinh doanh

3.1- Sản phẩm, dịch vụ chính:

a. Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm trong và ngoài nước;

b. Thực hiện đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật;

3.2- Kế hoạch phát triển kinh doanh:

Tầm nhìn chiến lược

Xây dựng VINARE là 1 doanh nghiệp đứng đầu nhận TBH trong nước và khu vực. Trung tâm điều tiết dịch vụ bảo hiểm của thị trường BHVN. Nhà đầu tư  tài chính đa ngành, đa lĩnh vực.

Mục tiêu đến 2010

· Mô hình tổ chức hoạt động: Tổ chức bộ máy theo mô hình công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trên thị trường. Mô hình tổ chức phải đảm bảo hiện đại, gọn nhẹ và hiệu quả;

· Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;

· Tiềm năng tài chính mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán; đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính;

· Phương châm hành động: “Hội nhập - An toàn - Hiệu quả - Vì lợi ích chung”

· Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo phương châm: Giỏi chuyên môn Tái BH - Am hiểu chuyên môn gốc - Sự thành đạt của doanh nghiệp là sự thành đạt của bản thân;

· Tổng  doanh thu phí nhận TBH đạt trên: 1.721 tỷ vào năm 2010  

· Phí giữ lại/Tài sản thuần năm 2010: 57% 
· Kết dư dự phòng nghiệp vụ 2010: 500 tỷ VND
· Phí giữ lại thị trường thông qua hoạt động của VINARE giai đoạn 2004-2010: 3.500 tỷ VND
· Tổng thu nộp ngân sách giai đoạn 2005-2010 trên 330 tỷ VND

· Vốn điều lệ thực góp năm 2010 : Tối thiểu 500 tỷ VND

· Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế bình quân năm 2010: 1.000 tỷ VND
Một số chỉ tiêu chính: ( theo chiến lược phát triển kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua).
- 
Doanh thu phí nhận:
+ 
Doanh thu năm 2010: 1.721 tỷ đồng

+ 
Tốc độ tăng trư​ởng bình quân 2004-2010: 15,85% (trong điều kiện các nghiệp vụ có tái tăng trư​ởng 17,8%)

+ 
Tổng doanh thu từ 2004-2010: 8.210 tỷ đồng.

- 
Phí giữ lại:

+ 
Tổng phí giữ lại của VINARE 2004-2010: 1.710 tỷ

+ 
Tốc độ tăng trư​ởng bình quân: 24,13%

+ 
Phí giữ lại/ tài sản thuần năm 2010: 57% (năm 2003: 45%)

+ 
Phí giữ lại của thị trường thông qua VINARE 2004-2010: 2.000 tỷ.
· Tổng thu nộp NS 2005-2010: 337,854 tỷ đồng trong đó 165,982 tỷ từ cổ tức được chia cho phần vốn nhà n​ước tại VINARE.

· Kết dư​ các quỹ dự phòng nghiệp vụ năm 2010: 503,63 tỷ đồng.

· Tổng vốn đầu t​ư trở lại nến kinh tế năm 2010: 1.000 tỷ đồng.

· Kết d​ư vốn chủ sở hữu năm 2010: 520,602 tỷ.

· Tỷ lệ chia cổ tức bình quân: 2005-2010: 13.8%.
Một số giải pháp cụ thể: 

· Mô hình hoạt động:

+
Chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm, vốn Nhà nước giữ vai trò chi phối với sự tham gia góp vốn chủ yếu từ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc hiện đang có mặt trên thị trường với tư cách là các cổ đông sáng lập, tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Ban Kiểm soát. 

+ 
Tổng công ty cổ phần TBH chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2005.
· Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm:

+ Sản phẩm: Nghiên cứu, chuẩn hoá phương án Tái bảo hiểm, cấu trúc hợp đồng TBH cho từng nghiệp vụ, đảm bảo hiệu quả, hấp dẫn, cạnh tranh, an toàn cho doanh nghiệp bảo hiểm gốc và người được bảo hiểm thông qua việc xác định giá phí (phí gốc, phí TBH), mức giữ lại, điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức miễn thường, người nhận TBH...

+ Dịch vụ khách hàng và chính sách khách hàng: Xây dựng chính sách khách hàng một cách hợp lý, xác định các dịch vụ trọng điểm, phức tạp để tiến hành tư vấn cho khách hàng từ khâu giám định rủi ro, xác định phạm vi bảo hiểm...trước khi cấp đơn bảo hiểm. Phối hợp với khách hàng giải quyết bồi thường mau chóng, khắc phục hậu quả, ổn định kinh doanh. Thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp với khách hàng tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thông qua các hình thức: tham dự các khoá học, hội thảo trong và ngoài nước. Phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm về TBH đến từng cán bộ khai thác. Thành lập Phòng Tư vấn và nghiên cứu sản phẩm mới.

+ Thị trường: Chiếm lĩnh thị trường TBH trong nước, nghiên cứu khảo sát thị trường quốc tế, đặc biệt chú trọng hợp tác khu vực. Mở rộng kinh doanh nhận nhượng tái bảo hiểm trong khu vực và thế giới. Thành lập Phòng(Ban) nghiên cứu và phát triển thị trường – nhận dịch vụ nước ngoài.
· Hoạt động đầu tư:

+ 
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Trước mắt, xây dựng mới trụ sở Chi nhánh tại TP.HỒ Chí Minh; tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể để xem xét khả năng mở các Văn phòng đại diện ở nước ngoài.  

+ 
Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính; củng cố liên doanh SVI và các công ty đã tham gia góp vốn cổ phần.

· Vốn hoạt động:

+ 
Xác định mức vốn huy động hợp lý, thích hợp trong từng thời kỳ nhằm tối ưu hoá khả năng nhận dịch vụ, khả năng giữ lại và khả năng điều tiết dịch vụ cho thị  trường. Tăng vốn thông qua các giải pháp: phát hành cổ phiếu, tích luỹ lợi tức, tích luỹ dự phòng nghiệp vụ.  Phấn đấu đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ VND vào năm 2010.
· Mô hình tổ chức bộ máy

+
Xem Sơ đồ tổ chức hoạt động. 

+
Xây dựng và Ban hành qui chế phân cấp tổ chức, quản lý giữa Công ty và Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các phòng ban chức năng. Mô hình tổ chức phải đảm bảo hiện đại, gọn nhẹ và hiệu quả.
· Phát triển nguồn nhân lực

+
Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ. Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Chú trọng đào tạo và giúp đỡ tài năng trẻ.
· Hiện đại hoá hệ thống thông tin

+
Mở trang thông tin điện tử để cập nhật các thông  tin doanh nghiệp, thị trường trong và ngoài nước. áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu thống kê nghiệp vụ, thống kê và phân tích rủi ro làm dữ liệu cho việc định phí, đàm phán phương án TBH. Tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp trên mạng.
· Đổi mới quản lý-quản trị doanh nghiệp

+
Theo hướng gắn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với lợi ích người lao động– Thực hiện đồng bộ các chính sách đòn bẩy kinh  tế.

· Phát triển thương hiệu

+
Xây dựng một chiến lược quảng bá thương hiệu rộng khắp trong và ngoài nước.

· Quan hệ Quốc tế

+
Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế đối với các tổ chức bảo hiểm nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực trên các mặt: trao đổi dịch vụ, chuyển giao công nghệ, đào tạo...
4- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2004

4.1- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 (theo báo cáo đã được kiểm toán năm 2004):

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004

	1- Tổng giá trị tài sản
	737.403.655.291

	2- Doanh thu thuần HĐ KDBH
	183.683.247.265

	3- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh BH
	7.975.983.657

	4- Lợi nhuận thuần từ HĐ tài chính và HĐ khác
	25.629.371.562

	5- Lợi nhuận trước thuế TNDN
	33.605.355.219

	6- Lợi nhuận sau thuế
	25.423.487.221


Giải thích một số nội dung:

· Năm 2004 là năm chuyển giao từ Công ty Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh của công ty đến 31/12/2004 vẫn theo mô hình công ty 100% vốn Nhà nước. Vì vậy trong các chỉ tiêu công bố trên đây không có chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức và chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2004.

· Sau khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế (Quyết định số 5634QĐ/CT-ĐT ngày 31/5/2005 của Cục thuế Hà Nội về việc kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 đối với công ty Tái bảo hiểm QG Việt Nam), các số liệu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên thay đổi như sau:

· Tổng giá trị tài sản  của DN tăng thêm là: 489.523.762 đồng;

· Nguồn vốn chủ sở hữu tăng thêm là: 2.032.992.993 đồng. 

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do tăng doanh thu hoạt động tài chính: 292.175.342 đồng; chi phí hoạt động giảm 158.781.521 đồng dẫn đến tăng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 450.956.863 đồng.

4.2- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 (sau quyết toán thuế):
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2004

	1- Tổng giá trị tài sản
	737.893.179.053

	2- Doanh thu thuần HĐ KDBH
	183.683.247.265

	3- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh BH
	8.136.065.178

	4- Lợi nhuận thuần từ HĐ tài chính và HĐ khác (*)
	25.921.546.904

	5- Lợi nhuận trước thuế TNDN
	34.057.612.082

	6- Lợi nhuận sau thuế
	25.749.112.162


(*) Chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác năm 2004 đạt được là 25.921.546.904 đồng, trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính là: 25.874.021.678 đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

	Nội dung
	Số tiền
	ghi chú

	- Lãi tiền gửi NH, trái phiếu, công trái
	19.786.429.950
	

	- Lãi góp vốn liên doanh, cổ tức được chia
	1.603.576.164
	

	- Thu từ hoạt động cho thuê văn phòng
	8.144.392.625
	

	- Thu lãi hoạt động tài chính khác
	613.154.768
	

	- Giảm trừ doanh thu hoạt động TC 2004
	(1.587.512.328)
	

	- Chi phí hoạt động tài chính
	(2.686.019.500)
	

	Lợi nhuận thuần hoạt động tài chính
	25.874.021.678
	


4.3-
Giải thích một số chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán năm 2004 (số liệu theo báo cáo sau quyết toán thuế):

4.3.1 Các khoản phải thu của khách hàng: 

Hoạt động nhận và nhượng Tái bảo hiểm với các khách hàng – các công ty bảo hiểm gốc- là hoạt động kinh doanh chính của VINARE. Trong quá trình kinh doanh sẽ phát sinh các khoản thu (thu phí nhận Tái bảo hiểm, thu hoa hồng nhượng Tái bảo hiểm, thu bồi thường nhượng Tái bảo hiểm …) cũng như phát sinh các khoản chi (chi phí nhượng Tái bảo hiểm, chi hoa hồng nhận Tái bảo hiểm, chi bồi thường nhận Tái bảo hiểm…). 

Hoạt động kinh doanh nhận và nhượng Tái bảo hiểm được thực hiện dưới 2 hình thức: Nhận và nhượng Tái bảo hiểm theo các điều kiện đã được thoả thuận và ký trước hàng năm (theo hợp đồng); Nhận và nhượng Tái bảo hiểm theo từng đơn bảo hiểm gốc (Tái bảo hiểm tạm thời). Theo quy định, các khoản phí nhận và nhượng Tái bảo hiểm theo hợp đồng được thanh toán định kỳ (hàng quý). Các khoản phí nhận và nhượng Tái bảo hiểm tạm thời được thanh toán cùng thời điểm phát sinh hợp đồng. Do vậy tại mỗi thời điểm trong năm đều phát sinh các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng.

Theo số liệu đến 31/12/2004, trên bảng cân đối kế toán, tổng các khoản phải thu của khách hàng là 132.858.083.142 đồng và tổng các khoản phải chi (đối với hoạt động nhận và nhượng Tái bảo hiểm) là: 181.735.810.224 đồng. (Chi tiết các khoản phải thu từ khách hàng tại thời điểm 31/12/2004 – xem bảng đính kèm).

4.3.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Chỉ tiêu
	31/12/2004   (VN§)
	Ghi chú

	- Góp vốn cổ phần, trong đó:
	18.176.000.000
	

	+ Góp vốn PJICO
	6.576.000.000
	Tỷ lệ vốn góp 9,39%

	+ Góp vốn PTI
	5.600.000.000
	Tỷ lệ vốn góp: 8%

	+ Góp vốn k/s Sài Gòn – HLong
	6.000.000.000
	Tỷ lệ vốn góp: 6%

	- Góp vốn liên doanh (cty bảo hiểm Sam sung-Vina
	38.420.000.000
	

	- Mua công trái, trái phiếu
	110.956.164.384
	

	- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn
	227.000.000.000
	

	- Cho vay dài hạn
	2.436.900.000
	

	Tổng cộng
	396.989.064.384
	


4.3.3 Các quỹ dự phòng nghiệp vụ:

Theo quy định đối với hoạt động kinh doanh nhận, nhượng Tái bảo hiểm, hàng năm đơn vị phải trích lập bổ sung các quỹ dự phòng nghiệp vụ, bao gồm: quỹ dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng, quỹ dự phòng bồi thường thường xuyên và quỹ dự phòng bồi thường dao động lớn nhằm đảm bảo cho các trách nhiệm chưa hoàn thành tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 

Căn cứ theo chế độ của Bộ tài chính đối với hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2004, mức trích lập dự phòng phí đối với các loại hình bảo hiểm hàng hoá được tính bằng 17% phí giữ lại và bằng 40% phí giữ lại trong năm đối với các loại hình bảo hiểm khác.

Về dự phòng bồi thường, theo hướng dẫn tại thông tư 72/2001/TT-BTC ngày 28/8/2001, Tổng công ty đã áp dụng phương pháp trích lập dự phòng bồi thường trên mức phí giữ lại theo số liệu thống kê. Phương pháp trích lập dự phòng này đã được đăng ký với Bộ Tài chính và được phê duyệt tại công văn số 15480/TC/BH ngày 29/12/2004.

Về dự phòng dao động lớn, được trích hàng năm theo phương pháp thống kê cho đến khi bằng 100% phí bảo hiểm giữ lại  của năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2001/TT-BTC ngày 28/8/2001.

Tỷ lệ trích lập dự phòng dao động lớn năm 2004 như sau (tính trên phí giữ lại):

Năm 2004

Nghiệp vụ hàng hoá




13%

Nghiệp vụ hàng không




7%

Nghiệp vụ thân tàu và trách nhiệm dân dự chủ tàu
15%

Nghiệp vụ hoả hoạn 




20%

Nghiệp vụ kỹ thuật





14%

Nghiệp vụ dầu khí





9%

Nghiệp vụ nhân thọ




8%

Theo quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 21/7/2004 và quyết định số 2299/QĐ-BTC ngày 22/7/2004 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp và phương án cổ phần hoá, trong năm 2004 Tổng công ty đã sử dụng 50 tỷ đồng từ quỹ dự phòng dao động lớn để ghi tăng nguồn vốn kinh doanh.

Tính đến 31/12/2004, tổng các quỹ dự phòng nghiệp vụ như sau: (theo chế độ kế toán hiện hành thì các quỹ dự phòng nghiệp vụ nằm ở mục “nợ phải trả” trong bảng tổng kết tài sản).

	Chỉ tiêu
	31/12/2004   

(VN§)
	Ghi chú

	- Dự phòng phí
	35.905.636.380
	

	- Dự phòng bồi thường
	75.599.617.856
	

	- Dự phòng dao động lớn
	61.487.296.824
	

	Tổng cộng
	172.992.551.060
	


4.4-
Một số chỉ tiêu tài chính khái quát: (số liệu theo báo cáo sau quyết toán thuế)
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2004
	2003

	- TSCĐ và đầu tư dài hạn/tổng tài sản
	%
	62,67
	45,24

	- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn
	%
	69,88
	72,72

	- Khả năng thanh toán
	lần
	1,43
	1,38

	- Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu thuần
	%
	18,54
	14,41

	- Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu thuần
	%
	14,02
	10,56

	- Tỷ suất LN trước thuế/tổng tài sản
	%
	4,62
	4,68

	- Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản
	%
	3,49
	3,43

	- Tỷ suất LNsau thuế/nguồn vốn CSH
	%
	11,59
	12,57


Bảng tính toán các chỉ tiêu tài chính cho ta thấy được khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

· Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Tổng công ty: trong năm tài chính 2004, theo kết quả đánh giá lại giá trị doanh nghiệp tại quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 21/7/2004 của Bộ Tài chính, giá trị thực tế đánh giá lại của doanh nghiệp tăng thêm so với giá trị sổ sách và được điều chỉnh ghi tăng tài sản cố định vô hình của Tổng công ty thời điểm 31/12/2003 là 19.520.295.963 đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2004 tăng 244,7% so với năm 2003 chủ yếu do tăng các khoản đầu tư tiền gửi. Do đó, chỉ tiêu tỷ trọng TSCĐ và đầu tư dài hạn/tổng tài sản đã tăng từ 45,24% cuối năm 2003 lên 62,67% cuối năm 2004.

· Tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn có xu hướng giảm; khả năng thanh toán, (được tính bằng tổng tài sản chia cho tổng số nợ phải trả) đã tăng từ 1,38 lần lên 1,43 lần năm 2004 cho thấy khả năng đảm bảo tài chính đối với các khoản nợ của Tổng công ty chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

· Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời đều có xu hướng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, chỉ tiêu LNST/vốn chủ sở hữu năm 2004 bị giảm đi, nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2004, theo quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 21/7/2004 và quyết định số 2299/QĐ-BTC ngày 22/7/2004 của Bộ Tài chính, Tổng công ty đã sử dụng 50 tỷ đồng từ quỹ dự phòng dao động lớn để ghi tăng nguồn vốn kinh doanh. 

4.5-
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2004.

4.5.1 Thuận lợi:

· Năm 2004, tình hình kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội đề ra: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,7% và đạt 713 nghìn tỷ VND (giá thực tế), giá trị sản xuất công gnhiệp đạt 354 nghìn tỷ VND – tăng 16% so với 2003, riêng khu vực đầu tư nước ngoài tăng 17,3%. Nông nghiệp tăng trưởng 5,4%, sản lượng lương thực đạt trên 39 triệu tấn (tăng 1,4 triệu tấn so với 2003), chăn nuôi tăng 8%, xuất khẩu nông sản đạt gần 4 tỷ USD (tăng 23%). Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ 18,5%. Tốc độ tăng giá trị các ngành dịch vụ 8,2%...

· Xuất khẩu đạt trên 26 tỷ USD – tăng 28,9%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ 1998 trở lại đây. Nhập khẩu đạt trên 31,523 tỷ USD tăng 25% so với 2003 (trong đó khu vực vốn trong nước nhập 20,554 tỷ USD tăng 25,2%, khu vực vốn đầu tư nước ngoài nhập 10,969 tỷ USD – tăng 24,4%).

· Đầu tư trực tiếp (FDI) tăng mạnh trong năm với tổng số vốn đầu tư mới cộng tăng vốn đạt trên 4 tỷ USD (trong đó tăng vốn là 1,8 tỷ USD) – tăng 35% so với năm trước và là mức kỷ lục trong 7 năm trở lại đây. Vốn ODA tăng kỷ lục về mức cam kết với 3,41 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 258 nghìn tỷ VND tăng 19% so với 2003 và đạt mức 36,3%/GDP. Cơ cấu đầu tư đã hướng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hạ tầng kinh tế. Hơn 35.000 doanh nghiệp mới được thành lập (28.000 năm 2003).

· Xã hội được cải thiện rõ rệt. Công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,3%, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm, tạo việc làm mới cho 1,555 triệu người. Giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế, thể dục thể thao tiếp tục phát triển …

· Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (14 doanh nghiệp) đều đạt được doanh thu khá: Bảo Việt đạt 1862 tỷ VND, Bảo Minh đạt 1067 tỷ VND, PJICO đạt 592 tỷ VND, PVI đạt 526 tỷ VND, PTI đạt 210 tỷ VND … Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ thị trường ước đạt trên 4.671 tỷ VND (tăng trên 17,48% so với 2003). Tổng phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường đạt trên 7.800 tỷ VND, tăng 20% so với năm trước. Trong đó 2 doanh nghiệp vẫn dẫn đầu là Bảo Việt nhân thọ và Prudential đều có doanh thu đạt trên 3.000 tỷ VND. Tổng phí toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 12.471 tỷ VND – tăng trên dưới 19,05% so với năm trước và chiếm gần 1,75%/GDP.

· Trong năm qua có 2 doanh nghiệp Nhà nước (VINARE, Bảo Minh) được cổ phần hoá thành công. Việc cổ phần hoá tạo ra cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới trong kinh doanh đối với công ty cổ phần, đặc biệt trong lĩnh vực chiếm lĩnh thị phần, áp lực chia cổ tức.

· Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều củng cố các nghiệp vụ truyền thống, mở thêm nhiều loại hình nghiệp vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được cải thiện rõ rệt.

· Khả năng tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam tăng lên qua từng năm, phí giữ lại của thị trường tăng lên nhiều so với trước. Đầu tư trở lại của ngành bảo hiểm Việt Nam vào nền kinh tế đến năm 2004 lên đến trên 20.000 tỷ VND – trong đó gần 50% là đầu tư dài hạn từ 5-15 năm và đầu tư liên doanh với thời hạn từ 30-50 năm.

· Qua 10 hoạt động, vị trí vai trò và uy tín của VINARE ngày càng được củng cố và nâng cao. Khả năng tài chính của Công ty ngày càng được tăng cường.

4.5.2 Khó khăn:

· Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đương đầu với những khó khăn lớn như nạn dịch cúm gia cầm, hạn hán thiên tai nghiêm trọng … Tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, chiến tranh thương mại đã bắt đầu xảy ra trên một số thị trường tiềm năng.

· Mặc dù nguồn vốn ODA tăng cao, nhưng việc giải ngân của nguồn vốn này còn chậm. Thực tế, tổng số vốn thuộc nguồn ODA từ 1993 đến 2004 ước trên 29,84 tỷ USD, thì đến hết 2004 mới giải ngân được 14 tỷ USD. Điều này có nghĩa là rất nhiều công trình, dự án thuộc nguồn vốn này đã không được thực hiện hoặc thực hiện chậm đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành bảo hiểm Việt Nam.

· Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao ở mức kỷ lục là 9,5%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

· Môi trường đầu tư tuy đã thông thoáng hơn nhưng chưa thực sự ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội chưa cao.

· Thiên tai mang tính thảm hoạ xảy ra liên tục trong những tháng cuối năm 2004 gây thiệt hại nặng nềư cho hàng loạt các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thế giới như: Munich Re, Swiss Re, Hanover Re … làm các doanh nghiệp này hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động, nhận dịch vụ với các điều kiện, điều khoản ngặt nghèo, phí tái bảo hiểm cao, mức khấu trừ cao…

· Thị trường bảo hiểm Việt Nam tuy tăng trưởng, nhưng lại không đồng đều, tăng mạnh ở nghiệp vụ bảo hiểm không có tái bảo hiểm như ôtô, xe máy tăng khoảng 25-27%, tai nạn con người tăng khoảng 21-22% … Riêng bảo hiểm nhân thọ tốc độ tăng chậm lại ước khoảng 20%. Phí các nghiệp vụ có tái bảo hiểm nhìn chung có xu hướng giảm phí do cạnh tranh trong và ngoài nước.

· Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có xu hướng tăng mức giữ lại ở hầu hết các nghiệp vụ chính như: hàng hải, cháy, xây dựng lắp đặt … do đó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng dịch vụ chuyển cho VINARE.

5- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

A. Hội đồng quản trị.

1. Ông Trịnh Quang Tuyến

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 01/05/1949

· Nơi sinh: xã Nhân Mỹ - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam.

· Địa chỉ thường trú: 8 Lô 12B, đường Trung Yên 2 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bảo hiểm

· Quá trình công tác:

- 
Từ 12/1970 - 3/1973: Chuẩn úy - giáo viên Trường văn hóa - Bộ Quốc phòng.

- 
Từ 4/1973 - 8/1975: Thiếu úy - sĩ quan liên lạc - phiên dịch Đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa - Ban liên lạc quân sự 4 bên - Sài Gòn.

- 
Từ 9/1975 - 1/1981: Trung úy - Cục liên lạc đối ngoại Bộ Quốc phòng.

- 
Từ 2/1981 - 9/1994: Trưởng phòng - Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

+ 
Từ 1/1991 - 8/1992: Trợ lý Giám đốc Công ty môi giới tái bảo hiểm ACIA - Luân Đôn - Anh.

+ 
Từ 9/1992 - 8/1993: thành lập và điều hành Công ty đại lý bảo hiểm BAVINA của Bảo hiểm Việt Nam tại Luân Đôn - Anh.

- 
Từ 10/1994 - 12/2004: Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 1998-2001.

- 
Từ 1/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 26,5% vốn điều lệ - 9.089.500 cổ phần.

· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Trịnh Quang Tuyến nắm giữ: 63.460 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2. Ông Phạm công tứ
· Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.

· Giới tính: nam.

· Ngày tháng năm sinh: 7/5/1963

· Nơi sinh: thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: 182B ngõ 95/8 Chùa Bộc - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: cử nhân Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1986 - 1987: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 1987 - 1994: Chuyên viên phòng Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 1994 - 1997: Phụ trách phòng - Trưởng phòng Tài vụ kế toán Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 1997 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 2000 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

- 
Từ 1/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 10% vốn điều lệ - 3.430.000 cổ phần.

· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Phạm Công Tứ nắm giữ: 52.860 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

3. Ông Lê song lai
· Chức vụ hiện tại: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 15/8/1968

· Nơi sinh: Hà Nội

· Địa chỉ thường trú: 59 tổ 2 làng Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

· Điện thoại:

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1996 đến nay: công tác tại Bộ Tài chính

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 10% vốn điều lệ - 3.430.000 cổ phần.

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

4. Bà trần thái phương 
· Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tái bảo hiểm Hàng hải.

· Giới tính: nữ.

· Ngày tháng năm sinh: 23/1/1955

· Nơi sinh: Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội.

· Địa chỉ thường trú: 15C Trần Khánh Dư - Hoàn Hiếm - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 942 2365

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1/10/1977 - 15/9/1994: công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 16/9/1994 - 12/2004: công tác tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

+ 
Từ 8/1995 - 6/1998: Phó Trưởng phòng Tái bảo hiểm Hàng hải.

+ 
Từ 6/1998 - 12/2004: Trưởng phòng Tái bảo hiểm Hàng hải.

- 
Từ 1/2005 đến nay: Trưởng phòng Tái bảo hiểm Hàng hải Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 10% vốn điều lệ - 3.430.000 cổ phần.

· Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân bà Trần Thái Phương nắm giữ: 41.970 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

5. Ông Trần trọng phúc
· Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh:15/6/1961.

· Nơi sinh: thị xã Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

· Địa chỉ thường trú: P.410 - B10 - Nam Thành Công - Hà Nội.

· Điện thoại: 04 8262632

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 4/1987 - 3/1995: cán bộ Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 4/1995 - 9/1995: quyền trưởng phòng Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 10/1995 - 9/2001: trưởng phòng Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 10/2001 - 6/2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 7/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông pháp nhân nắm giữ 11,66% vốn điều lệ – 4.000.000 cổ phần.

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

6. Ông trần vĩnh đức
· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh (Bảo Minh)

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 29/11/1959

· Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: 5/55 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.

· Điện thoại: 08. 829 8593

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1986 - 5/1992: nhân viên rồi Phó Trưởng phòng phụ trách phòng của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 6/1992 - 3/1996: Trưởng phòng Quản lý bảo hiểm của Bộ Tài chính.

- 
Từ 3/1996 - 3/1998: Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 3/1998 - 3/2004: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 3/2004 đến nay: Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh. 

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông pháp nhân nắm giữ 9% vốn điều lệ – 3.087.000 cổ phần.

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
7. Ông lê văn hùng
· Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 20/3/1949.

· Nơi sinh: xã Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Tây.

· Địa chỉ thường trú: B11 số 25 Láng Hạ - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 733 5588

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa dầu.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1973 - 1977: Kỹ sư đoàn địa Vật lý 36F.

- 
Từ 1977 - 1980: Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổng cục Dầu khí.

- 
Từ 1981 - 1985: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch, Liên doanh dầu khí VietsovPetro.

- 
Từ 1985 - 1988: Phó văn phòng phụ trách Tổng hợp, Tổng cục Dầu khí.

- 
Từ 1988 - 1990: Vụ phó Vụ hợp tác quốc tế, Tổng cục Dầu khí.

- 
Từ 1990 - 1998: Trưởng phòng Thương mại, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Đảng ủy viên, Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam khóa I.

- 
Từ 1998 - 4/2001: Giám đốc Công ty chế biến & kinh doanh sản phẩm dầu mỏ. Đảng ủy viên, Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam khóa II.

- 
Từ 4/2001 đến nay: Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí. Thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam khóa III.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông pháp nhân nắm giữ 5% vốn điều lệ – 1.715.000 cổ phần.

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
B. Ban giám đốc
1. Ông Trịnh Quang Tuyến- tổng giám đốc
2. Ông phạm công tứ - phó tổng giám đốc thứ nhất
C. Ban kiểm soát
1. Bà Trần thị minh 

· Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

· Giới tính: nữ

· Ngày tháng năm sinh: 3/4/1955.

· Nơi sinh: Lộc Vượng - Mỹ Lộc - Nam Hà.

· Địa chỉ thường trú:

· Điện thoại: 04. 537 3737

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Kinh tế thông tin; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1980 - 1990: kế toán viên Công ty Vận chuyển thư báo thuộc Tổng cục Bưu điện.

- 
Từ 1990 - 1991: Phó phòng Tổng hợp Trung tâm Bưu chính khu vực I - Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.

- 
Từ 1992 - 1993: Trưởng phòng Kế toán Trung tâm Bưu chính khu vực I - Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.

- 
Từ 1994 - 8/1996: Phó Giám đốc Trung tâm chuyển tiền - Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.

- 
Từ 8/1996 - 11/1999: Giám đốc Trung tâm chuyển tiền - Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.

- 
Từ 11/1999 - 9/2002: Phó Giám đốc Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.

- 
Từ 1/2003 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

· Số cổ phần nắm giữ: không

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2. Ông Đinh nam thắng
· Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bảo hiểm Việt - úc.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 9/12/1956

· Nơi sinh: Hà Nội

· Địa chỉ thường trú: 68B Trần Hưng Đạo - Hà Nội

· Điện thoại: 04. 822 3738

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1979 - 1987: kỹ sư cơ khí Nhà máy Z179.

- 
Từ 1991 - 1992: Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- 
Từ 1993 - 1995: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

- 
Từ 1996 - 1997: Ngân hàng SANWA tại New York.

- 
Từ 1997 - 1999: Trưởng phòng Sản phẩm mới và chứng khoán - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

- 
Từ 1999 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bảo hiểm Việt - úc.

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông pháp nhân nắm giữ 1% vốn điều lệ – 343.000 cổ phần.

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

3. Ông đặng thế vinh
· Chức vụ hiện tại:Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh (Bảo Minh); Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm liên hiệp (UIC). 

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 19/5/1956.

· Nơi sinh: Vân Phúc - Phúc Thọ - Hà Tây.

· Địa chỉ thường trú: P.204 - A3 - Tập thể Bộ Tài chính - 466 Đê La Thành - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 826 2686

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

· Quá trình công tác:

· Từ 1981 - 1985: công tác tại Bộ Tài chính

· Từ 1985 - 1994: công tác tại Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).

· Từ 1994 - 1997: công tác tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

· Từ 1997 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Tp. Hồ Chí Minh (Bảo Minh); Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm liên hiệp (UIC).

· Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông pháp nhân nắm giữ 1% vốn điều lệ – 343.000 cổ phần. 

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

4. Ông trần anh tuấn
· Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Đầu tư và chứng khoán Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 20/9/1969

· Nơi sinh: thị xã Thái Bình - tỉnh Thái Bình.

· Địa chỉ thường trú: 230 Lạc Trung - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

· Điện thoại: 04. 776 0865

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

· Quá trình công tác:

- 
Từ 9/1990 - 9/1991: Giáo viên Trường Đại học Tài chính - kế toán Hà Nội.

- 
Từ 9/1991 - 9/1995: chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty xăng dầu.

- 
Từ 10/1995 đến nay: Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng Đầu tư và chứng khoán Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

· Số cổ phần nắm giữ: không

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

5. Ông doãn thanh tuấn
· Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.

· Giới tính: nam

· Ngày tháng năm sinh: 9/10/1972.

· Nơi sinh: Hà Tây.

· Địa chỉ thường trú: 9/36 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

· Điện thoại:

· Trình độ văn hóa: 12/12.

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân

· Quá trình công tác:

- 
Từ 1994 đến nay: công tác tại Bộ Tài chính.

· Số cổ phần nắm giữ: 0 (không)

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

· Hành vi vi phạm pháp luật: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

6- Tài sản tính tại thời điểm 31/12/2004: (số liệu trích từ báo cáo đã kiểm toán năm 2004)

6.1 Tài sản cố định hữu hình:

	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị văn phòng
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	49.226.058.930
	1.455.012.000
	628.548.660
	264.357.252
	51.573.976.842

	Khấu hao lũy kế
	6.947.031.095
	471.760.611
	444.961.300
	99.631.986
	7.963.384.992

	Giá trị còn lại
	42.279.027.835
	983.251.389
	183.587.360
	164.725.266
	43.610.591.850


(*) Tại ngày 31/12/2004, giá trị TSCĐ hữu hình bao gồm cả những tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 1.753.392.500,đồng.
Đất đai:

+ Trụ sở 141 Lê Duẩn: 8.155m2 sàn xây dựng trên diện tích đất 1.455m2 kết hợp làm việc và cho thuê.

+ Trụ sở TP.HCM 11 Nguyễn Công Trứ: tổng diện tích 203m2 kết hợp làm việc và cho thuê.

6.2 Tài sản cố định vô hình:

+ Nguyên giá: 19.520.295.963,đồng

+ Giá trị còn lại: 19.520.295.963,đồng

(Chênh lệch tăng do đánh giá lại vốn theo Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 21/7/2004 của Bộ Tài chính). 

(Đính kèm: bảng kê chi tiết tài sản cố định đến 31/12/2004)

7- Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2005-2006: 

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	Tr.®ång
	% tăng so với 2004
	Tr.®ång
	% tăng so với 2005

	Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm 
	825.830
	16,19%
	744.410
	- 9,86%

	Doanh thu thuần HĐKD-TBH
	202.300
	10,04%
	240.850
	19,06%

	Lợi nhuận gộp KD-TBH
	27.000
	24,60%
	32.000
	18,52%

	Lợi nhuận thuần HĐKD- TBH
	10.000
	20,77%
	12.000
	20,00%

	Lợi nhuận thuần HĐ đầu tư tài chính
	45.000
	74,55%
	48.000
	6,67%

	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN
	55.000
	61,48%
	60.000
	9,09%

	Lợi nhuận sau thuế
	41.560
	61,40%
	52.552
	26,45%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần
	20,54%
	
	21,82%


	

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
	12,05%
	
	14,86%
	

	Cổ tức
	9%
	
	( 10%
	


Giải thích một số chỉ tiêu: 

· Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm năm 2006 giảm so với năm 2005 do thay đổi chính sách nhận Tái bảo hiểm đối với dịch vụ bảo hiểm Hàng không dẫn đến doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm nghiệp vụ hàng không giảm.  Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu như Phí giữ lại, mức chuyển nhượng cho thị trường trong nước, cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

· Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2005 là 9% và năm 2006 thấp nhất là 10%.

8- những căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.

· Dự báo tốc độ tăng trưởng nền kinh tế năm 2005-2006. Chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ.

· Dự báo tốc độ tăng trưởng, xác định doanh thu phí các nghiệp vụ liên quan đến Tái bảo hiểm giai đoạn 2004-2010: Theo chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2010 đã được Thủ tướng CP phê duyệt, tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng bình quân 16,5%/năm và tỷ lệ tăng trưởng cấc nghiệp vụ có liên quan đến Tái bảo hiểm cụ thể như sau: Hàng hoá 16,5%; thân tàu 15,5%; P&I 15,5%; Hoả hoạn và RRĐB 21%; dầu khí 10%; Hàng không 15%; các nghiệp vụ khác 25%. Tốc độ tăng trưởng bình quân cấc nghiệp vụ có  Tái bảo hiểm giai đoạn 2004-2010 là 17,6%.

· Chiến lược phát triển kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/10/2004.

· Dự báo doanh thu phí nhận tái bảo hiểm liên quan đến từng nghiệp vụ. Cụ thể như sau:

+ 
Nghiệp vụ tái bảo hiểm hàng hoá XNK: Doanh thu năm 2005 : 83 tỷ đồng; năm 2006: 92,13 tỷ đồng.

+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm thân tàu: Doanh thu năm 2005 : 26,87 tỷ đồng; năm 2006: 29,56 tỷ đồng.

+ 
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm P&I: Doanh thu năm 2005 : 84,05 tỷ đồng; năm 2006: 96,66 tỷ đồng.

+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt: Doanh thu năm 2005 : 111,80 tỷ đồng; năm 2006: 117,39 tỷ đồng.

+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm xây dựng & lắp đặt: Doanh thu năm 2005 : 117,18 tỷ đồng; năm 2006: 140,61 tỷ đồng.

+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm dầu khí: Doanh thu năm 2005 : 55,95 tỷ đồng; năm 2006: 64,34 tỷ đồng.
+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm hàng không: Doanh thu năm 2005 : 340,34 tỷ đồng; năm 2006: 196,42 tỷ đồng.

+
Nghiệp vụ Tái bảo hiểm nhân thọ và các nghiệp vụ khác: Doanh thu năm 2005 : 6,4 tỷ đồng; năm 2006: 7,2 tỷ đồng.

· Tiếp tục thực hiện cam kết về Tái bảo hiểm giữa các cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/10/2005. thựchiện quy chế Tái bảo hiểm bắt buộc (20%) đối với công ty bảo hiểm gốc không tham gia góp vốn cổ phần vào Tổng công ty. 

· Tăng cường nhận dịch vụ nước ngoài trên cơ sở trao đổi dịch vụ, đảm bảo nguyên tắc thận trọng và hiệu quả. Đặc biệt chú trọng trao đổi dịch vụ với các nước khu vực

· Tỷ lệ Tái bảo hiểm tự nguyện của VINARE (khai thác ngoài phần cam kết 20% giữa các cổ đông và khai thác nhận dịch vụ nước ngoài) căn cứ trên tình hình thực hiện năm 2005 và dự báo từng nghiệp vụ năm 2006.

· Kế hoạch năm 2006 đã tính đến việc được miễn giảm 50% thuế TNDN khi Tổng công ty tham gia đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

· Ngoài ra, tình hình cạnh tranh phí không lành mạnh trên thị trường bảo hiểm dẫn tới phí bảo hiểm giảm, điều kiện bảo hiểm mở rộng, mức khấu trừ thấp trong điều kiện tỷ lệ tổn thất không giảm…một số dịch vụ lớn phải thu xếp Tái bảo hiểm tạm thời do cạnh tranh phí hạ - tỷ lệ hoa hồng Tái bảo hiểm thu được từ các nhà nhận Tái bảo hiểm nước ngoài thấp hơn quy định/cam kết trong khi VINARE vẫn phải trả hoa hồng theo quy định/cam kết. Một số các công ty bảo hiểm gốc mới ra đời và chính thức đi vào hoạt động: AAA, AIG… các công ty bảo hiểm gốc tăng mức giữ lại …Các nhân tổ này cũng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 

9- Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký: không có
10- Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký: không có
IV-/ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG Ký:

1. Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 
10.000,đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 
34.300.000 cổ phiếu.

4. Phương pháp tính giá: 
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2004 (0h 1/1/2005):

Tại thời điểm 31/12/2004, giá trị Tổng công ty theo báo cáo đã được kiểm toán và quyết toán thuế như sau: 

· Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp: 737.893.179.053 đồng

· Nguồn vốn chủ sở hữu (Nhà nước)
: 222.244.435.612 đồng.

Trong đó: 

+ Nguồn vốn kinh doanh


: 194.800.096.049 đồng

+ Quỹ dự phòng Tài chính

: 2.585.808.262 đồng

+ Quỹ dự trữ bắt buộc


: 1.292.904.131 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối

: 21.401.038.278 đồng

+ Lợi nhuận hình thành từ  CLTG
:     652.390.172 đồng

+ Nguồn kinh phí khác


: 1.512.198.720 đồng

Thời điểm 31/12/2004 (0h 1/1/2005) cũng là thời điểm chuyển giao vốn nhà nước cho Tổng công ty, giá trị phần vốn góp của nhà nước được xác định là 193.795.000.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ góp vốn 56,5%).

Theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm  31/12/2004 của ban đổi mới quản lý NN tại doanh nghiệp, Tổng giá trị phần vốn nhà nước tại DN thời điểm 0h ngày 1/1/2005 là : 218.786.942.589 đồng; sau khi trừ đi các khoản chi phí cổ phần hoá và chi phí hỗ trợ mua cổ phiếu ưu đãi (695.755.903 đồng) và phần vốn góp cổ phần của Nhà nước thì phần vốn phải nộp về cho Nhà nước là:  (218.786.942.589 - 695.755.903- 193.795.000.000 = 23.600.430.783)


Như vậy, tại thời điểm 1/1/2005, vốn chủ sở hữu tại Tổng công ty được xác định như sau:

+ Giá trị phần vốn góp  của NN

: 193.795.000.000 ® (*)

+ Vốn góp CP của CĐ chiến lược&thể nhân:149.205.000.000 ®

+ Quỹ phát triển kinh doanh


:  

      0 ®

+ Quỹ dự phòng Tài chính


:

      0 ®

+ Quỹ Dự trữ Bắt buộc



:     1.292.904.131 ®

+ Chênh lệch tỷ giá



:        652.390.172 ®

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi

:     1.512.198.720 ®
Tổng cộng  



: 346.457.493.023 ®

	Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông thời điểm 31/12/2004
	=
	Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng và phúc lợi

	
	
	Tổng số cổ phiếu phổ thông

	
	=
	344.945.294.303

	
	
	34.300.000

	
	=
	10.057 ®/cp


· Toàn bộ cổ phiếu của Tổng công ty là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000đ/cp.

· Sau khi thực hiện  bàn giao vốn giữa Doanh nghiệp và Bộ Tài chính nếu số liệu có sự thay đổi Tổng công ty sẽ gửi báo cáo bổ sung.

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Trong số các cổ đông hiện hành của Tổng công ty, có 06 cổ đông pháp nhân là doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh với đối tác nước ngoài và doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Tổng cộng 06 cổ đông này sở hữu 6,5% vốn điều lệ (tương ứng 2.229.500 cổ phần). Theo quy định tại Thông tư 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính các cổ đông nói trên được coi là các cổ đông pháp nhân nước ngoài tham gia góp vốn vào Tổng công ty. 06 cổ đông pháp nhân nói trên đều là cổ đông sáng lập của Tổng công ty. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, cổ phiếu của các cổ đông nói trên không được tự do chuyển nhượng trong vòng 3 năm đầu kể từ khi Tổng công ty đi vào hoạt động (1/1/2005).

Khi VINARE đăng ký giao dịch cổ phiếu trên TTGDCK, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo các quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ lệ nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu.

6. Các loại thuế có liên quan:

Theo công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán và công văn số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, VINARE sẽ được giảm 50% số thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK HN. 

Đối với các ưu đãi thuế khác: Năm 2003 VINARE thực hiện cổ phần hoá theo khoản 1 Điều 3, Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần. Các ưu đãi về thuế sau cổ phần hoá được thực hiện theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN là phải có số lượng cán bộ, nhân viên đang làm việc từ 100 người trở lên. Tại thời điểm cổ phần hoá 31/12/2003, số lượng cán bộ nhân viên Tổng công ty chưa đủ 100 người nên theo quy định không được hưởng ưu đãi thuế. Tổng công ty đã có hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính xem xét thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế cho Tổng công ty sau khi cổ phần hoá thành công nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt. 

V-/ 
ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG Ký

 Tổ chức kiểm toán: 
Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
Trụ sở: số 8 Phạm Ngọc Thạch - quận Đống Đa - Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Chuyên ngành kiểm toán, kế toán và tư vấn.

Điện thoại: 04. 852 4123


Fax: 04. 852 4143

Email: vaco-hn@vacodtt.com
Vi-/ 
CÁC NHÂN Tố RỦI RO đến cổ phiếu đăng ký giao dịch:

1- Rủi ro do các tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội:

Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành bảo hiểm về doanh thu đạt mức trung bình 24%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng bình quân  16,5%/năm. Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành so với GDP đạt 4,2% vào năm 2010.

Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam  của các ngành, các lĩnh vực như: đầu tư  nước ngoài, XNK, công nghiệp, nông nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch, … có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của ngành bảo hiểm. Mặc dù nền kinh tế vẫn có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua nhưng cũng tiếp tục phải đương đầu với những khó khăn lớn như nạn dịch cúm gia cầm, hạn hán, thiên tai nghiêm trọng, bão, lụt… một số thiên tai mang tính thảm hoạ.

Bảo hiểm là một ngành dịch vụ tài chính mang tính toàn cầu, rủi ro bảo hiểm không giới hạn trong pham vi một nước. Hoạt động bảo hiểm phải thực hiện Tái bảo hiểm để phân tán rủi ro và cùng nhau gánh chịu tổn thất xảy ra. Thị trường bảo hiểm các nước chịu sự tác động lẫn nhau vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau. Hơn nữa, theo yêu cầu thực hiện những cam kết song phương và đa phương của Việt Nam  với các nước trong khối ASEAN, liên minh châu Âu, Mỹ, tiến tới  thực hiện các cam kết Quốc tế  khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế WTO, việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ tạo ra cơ hội và thách thức đòi hỏi thị trường bảo hiểm phải gia tăng năng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp tiêu chuẩn và thông lệ Quốc tế. 

Môi trường đầu tư tuy đã thông thoáng hơn nhưng chưa thực sự ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội chưa cao. Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, vốn nhàn rỗi của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay phần lớn dành cho hoạt động tiền gửi  tại các tổ chức tín dụng, mua công trái, trái phiếu Chính phủ. Lợi tức thu được từ hoạt động này chưa cao.

2- Rủi ro về luật pháp:

Khi tham gia đăng ký giao dịch cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội, VINARE chịu sự điều chỉnh bởi các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, VINARE là một công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp nên sự thay đổi về mặt chính sách của Nhà nước sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp.
3- Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động):

· ảnh hưởng của thị trường bảo hiểm khu vực và Quốc tế hoá.

· ảnh hưởng của việc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bảo hiểm trong nước, cạnh tranh không lành mạnh.

· Tình trạng trục lợi bảo hiểm có diễn biến phức tạp.

· Rủi ro trong việc thực hiện các cam kết về nhượng Tái bảo hiểm.

4- Rủi ro khác:

Tỷ lệ và số lượng cổ phiếu tham gia đăng ký giao dịch thấp (chiếm 2,74% vốn điều lệ) sẽ là một rủi ro trong việc xác định giá trị thực cổ phiếu của Tổng công ty. Giá cổ phiếu có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường.

VII-/
PHỤ LỤC

1. Phụ lục I

: Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động. 
2. Phụ lục II

: Sổ theo dõi cổ đông.

3. Phụ lục III
: Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu.

4. Phụ lục IV

: Báo cáo kiểm toán 2004.

5. Phụ lục V
: Bảng cân đối kế toán sau khi điều chỉnh số liệu  theo quyết toán thuế 2004.
6. Phụ Lục VI
: Bảng chi tiết các loại tài sản cố định vô hình và hữu hình thời điểm 31/12/2004
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc





Trịnh Quang Tuyến

Kế toán trưởng

Lưu thị Việt Hoa

Ban kiểm soát








Chi nhánh tại 


Tp.Hå ChÝ Minh





Cty Liên doanh BH


Samsung Vina








Trụ sở chính


- Các phòng chức 


 năng (9)





Các Công ty góp vốn


- Cty BH PJICO, PTI 


- KS SaiGon HaLong 





BAN giám đốc


điều hành





Hội đồng quản trị











Sơ đồ tổ chức hiện tại của VINARE





Đại hội đồng cổ đông
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